
Ngày soạn: ……………
Ngày giảng: ..................



Bài 7:  Tiết 32: VB CẢNH NGÀY XUÂN






(Truyện Kiều – Nguyễn Du)          
I. Mục tiêu:
II. Chuẩn bị

- GV: nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch lên lớp, phiếu học tập.  
- HS: soạn bài
III. Tổ chức các hoạt động học tập

1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra đầu giờ 
H: Cảm nhận của em về hình ảnh người anh hùng QT – NH qua đoạn trích hồi thứ 14 Hoàng Lê nhất thống chí? 

3/ Tổ chức các hoạt động học tập

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	*KT đầu giờ: (5p)

H: Cảm nhận của em về vẻ đẹp và tài năng của     Thúy Kiều.
A. HĐ Khởi động: 5’
- HS: HĐCN 3’ theo TL/58 -> Báo cáo, chia sẻ.

GVdẫn dắt: Nguyễn Du không chỉ là bậc thầy trong việc miêu tả chân dung nhân vật mà còn là bậc thầy trong việc miêu tả cảnh thiên nhiên. Sau bức chân dung hai nàng tố nga diễm lệ là bức tranh tả cảnh thiên nhiên trong tháng ba thật tuyệt vời. Vậy cảnh đẹp đó được hiện lên ntn?
B. HĐ hình thành kiến thức

GV: HD đọc và đọc mẫu (Y/c: đọc diễn cảm, chậm rãi, khoan thai, tình cảm)

HS: Đọc, nhận xét.

GV: Nhận xét, sửa lỗi    

H: Nêu vị trí của đoạn trích? Nội dung chính? 

GV: HDHS tìm hiểu các chú thích trong SGK, chú ý các từ HV. 

H: Xác định phương thức biểu đạt trong VB? 

- Miêu tả kết hợp tự sự và biểu cảm.

H: Đoạn trích được miêu tả theo trình tự nào?

- Thời gian của cuộc du xuân (kết hợp với không gian; từ khái quát đến cụ thể)

HS HĐCN 3p -> chia sẻ -> GV chiếu chốt , HS hàn thiện vào tài liệu

HS: Đọc thầm 4 câu thơ đầu. 

GV: Trình chiếu bức hoạ mùa xuân 
- HS HĐCN- 5p câu hỏi: Khung cảnh mùa xuân được miêu tả qua những chi tiết nào? Những chi tết đó gợi lên những vẻ đẹp nào của mùa xuân?

  ->  Chia sẻ -> GV nx, pt
- con én đưa thoi: ngày xuân có chim én bay đi bay lại như thoi đưa. Câu thơ vừa tả cảnh vừa ngô ý ngày xuân qua nhanh quá.

- thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi: thiều quang chỉ ánh sáng đẹp, tức nói ánh sáng ngày xuân. Cả câu ý nói chín chục ngày xuân mà nay đã ngoài 60 ngày, tức là đã qua tháng giêng, tháng hai và bước sang tháng 3 -> cảm giác nuối tiếc (đã ngoài) 

->Những hình ảnh đó gợi lên một thời gian thấm thoắt trôi mau, tiết trời đã bước sang tháng 3. Trong tháng cuối cùng của mùa xuân những cánh chim én vẫn bay liệng rộn ràng như thoi đưa giữa bầu trời trong sáng.

HS HĐCĐ- 5p câu hỏi:
 Em có nhận xét gì về cách dùng từ ngữ và bút pháp nghệ thuật của ND khi gợi tả mùa xuân? 

Từ đó em có cảm nhận về bức tranh mùa xuân ntn?

- HS Báo cáo, Chia sẻ -> GV chốt, HS ghi bài
GV bình: Hai câu thơ 3,4 có thể nói thuộc trong số những câu thơ miêu tả cảnh thiên nhiên hay nhất trong truyện Kiều. Thảm cỏ non xanh trải rộng tới chân trời là gam màu nền cho bức tranh xuân. Trên nền màu xanh non ấy điểm xuyết một vài bông hoa lê trắng. Màu sắc có sự hài hoà đến mức tuyệt diệu. Tất cả đều gợi lên vẻ đẹp riêng của mùa xuân. Bức tranh thơ như một bức hoạ. Chữ “điểm” làm cho cảnh vật trở nên sinh động, có hồn chứ không tĩnh tại. Đặc biệt NT đảo ngữ “cành lê....hoa” đã khiến người đọc cảm thấy bất ngờ. Bút pháp miêu tả chấm phá của hội hoạ phương Đông được t/g’ khéo léo vận dụng để vẽ nên bức tranh mùa xuân bao la, khoáng đạt mà hài hoà.

GV: Chuyển ý
HS: Đọc thầm 8 câu thơ đầu
HS HĐCĐ-7p-> Câu hỏi 2b-> chia sẻ -> GV chiếu chốt, HS hoàn thiện vào tài liệu

 ( Gợi ý: + Khung cảnh lễ hội trong tiết thanh minh được t/g’ miêu tả qua những chi tiết, hình ảnh nào?
     + Em hiểu chi tiểt ấy như thế nào?
     + Em có nhận xét gì về các từ ngữ t/g’đã s/d? Từ đó gợi tả một khung cảnh lễ hội mùa xuân ntn?
- Đây là truyền thống văn hoá lễ hội xưa. Hoạt động này vẫn liên tục tiếp diễn từ xưa đến nay và đã trở thành truyền thống văn hoá của dân tộc. 

- nô nức yến anh: từng đoàn người nhộn nhịp đi chơi xuân như chim én, chim oanh bay ríu rít (ẩn dụ)

- ngựa xe như nước, áo quần như nêm: ngựa xe hối hả không ngớt, người đi lại đông đúc, chật như nêm (so sánh)

Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay: 

- Người ta rắc những thoi vàng vó, đốt tiền giấy hàng mã để cúng những linh hồn đã khuất. 

GV: Trình chiếu hình ảnh đốt vàng mã (Slide4)

- Đó là những nghi thức trang nghiêm mang tính chất truyền thống của người Việt tưởng nhớ những người đã khuất. Đó cũng là truyền thống văn hoá tâm linh của các dân tộc phương Đông, một trong những phong tục lâu đời không hẳn mang tính mê tín dị đoan.

H: T/g' đã s/d những BPNT gì? Qua đó, em có cảm nhận gì về khung cảnh lễ hội trong tiết thanh minh?

GV bình: Qua cuộc du xuân của T.Kiều, t/g khắc họa truyền thống VH lễ hội xa xưa. Tiết thanh minh mọi người sắm sửa lễ vật để đi tảo mộ, sắm sửa quần áo để vui hội đạp thanh... 

H: Theo em, khi làm sống lại một lễ hội tưng bừng như thế, nhà thơ đã thể hiện tình cảm dân tộc ntn ?

- Nhà thơ yêu quý, trân trọng vẻ đẹp và những giá trị truyền thống văn hoá dân tộc biểu hiện trong lễ hội.

HS, GV liên hệ lễ hội hiện nay 
HS:  Đọc thầm 6 câu thơ cuối. 

GV: Trình chiếu tranh (Slide5)


HS HĐCN- 3P trả lời câu hỏi: Cảnh cuối lễ hội được gợi tả bằng những chi tiết nào?

HS Chia sẻ
HS HĐCN-7P-> Câu hỏi 2c-> Báo cáo, chia sẻ -> GV chiếu chốt
- Vẫn cái thanh, cái dịu của mùa xuân, nhưng cái không khí nhộn nhịp rộn ràng của buổi sáng giờ không còn nữa, tất cả đang nhạt dần, lặng dần, cảnh và người ít, thưa, vắng. Bởi trời về chiều, hội đã tan, thời gian, không gian thay đổi.

- S/d nhiều từ láy: tà tà, thơ thẩn, thanh thanh, nao nao, nho nhỏ.
-> Các từ láy vừa miêu tả cảnh vật vừa gợi tả tâm trạng bâng khuâng, luyến tiếc của con người cuối ngày du xuân.

GV: Giới thiệu NT tả cảnh ngụ tình. 
H: Nêu cảm nhận của em về khung cảnh thiên nhiên và tâm trạng con người trong 6 câu thơ cuối? 

GV bình: Cảnh chiều tà thường gợi cảm giác buồn cùng với cái tàn của lễ hội khiến cho con người cảm thấy bâng khuâng, lưu luyến một ngày đẹp trời, một lễ hội vui vẻ vừa đi qua. Trong đoạn thơ này tác giả đã sử dụng NT tả cảnh ngụ tình, mượn cảnh vật lúc chiều tà để nói về tâm trạng bâng khuâng, lưu luyến của chị em TK. Chỉ một từ láy nao nao cũng diễn tả được cái buồn của cảnh vật và tâm trạng bâng khuâng, luyến tiếc ngày vui đã tàn của con người, đồng thời dự cảm những điều không hay sắp xảy đến. Cảnh vật trong đoạn này như một dự cảm rằng ngày vui sẽ sớm tàn và có điều gì đó sắp xảy ra với chị em TK. Và ngay sau đó nàng đã gặp nấm mộ Đạm Tiên, gặp chàng thư sinh phong tư tài mạo tót vời Kim Trọng khởi đầu cho quãng đời 15 năm lưu lạc của nàng. 
H: Từ đó em cảm nhận tình cảm của nhà thơ dành cho chị em TK?
- Thấu hiểu và đồng cảm với buồn vui của những tâm hồn trẻ tuổi.

-> Chị em TK là những người có tâm hồn nhạy cảm yêu cuộc sống.

H: Em cảm nhận được vẻ đẹp gì về ND và NT qua văn bản? Nêu ý nghĩa VB? 

- S/d ngôn ngữ miêu tả giàu h/a’, giàu nhịp điệu, diễn tả tinh tế tâm trạng n/v.

- Miêu tả theo trình tự t/g cuộc du xuân của chị em TK. 

GV: Củng cố và khắc sâu kiến thức

H: Em học tập được gì về việc đưa yếu tố miêu tả, biểu cảm vào văn tự sự qua đoạn trích?
C/ HĐ luyện tập 
GV hướng dẫn HS tìm hiểu VB Kiều ở lầu Ngưng Bích

 D. Hoạt động vận dụng và HĐ tìm tòi, MR
  - GV HD HS  thực hiện ở nhà
	I. Đọc và tìm hiểu chung
a. Vị trí đoạn trích

- Nằm ở phần 1, gồm 18 câu thơ. Tả cảnh ngày xuân trong tiết Thanh minh và cảnh du xuân của chị em Thuý Kiều.
- Phương thức biểu đạt: - Miêu tả kết hợp tự sự và biểu cảm.
II/ Tìm hiểu văn bản

1.  Bố cục (3 phần)

- P1: 4 câu đầu (Khung cảnh ngày xuân)

- P2: 8 tiếp (Cảnh lễ hội trong tiết Thanh minh)

- P3: 6 câu cuối (Cảnh chị em Kiều du xuân trở về)

2. Khung cảnh ngày xuân

     Ngày xuân con én đưa thoi,

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu 

      Cỏ non xanh tận chân trời,

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.

- cỏ non: gợi cảnh vật mới mẻ, tinh khôi, đầy sức sống

- xanh tận chân trời: gợi không gian khoáng đạt, trong trẻo.

- trắng điểm một vài bông hoa: gợi màu sắc nhẹ nhàng, thanh khiết 

-> Hai câu đầu với cách nói ẩn dụ, số từ, hai câu thơ đầu vừa nói thời gian vừa gợi tả không gian mùa xuân.

Câu 3,4 với  NT đảo ngữ, bút pháp gợi để tả, từ ngữ, hình ảnh chọn lọc, tinh tế, đặc tả những nét chấm phá, ngôn từ thuần Việt ND đã khắc hoạ một bức tranh tuyệt đẹp về mùa xuân: mới mẻ, tinh khôi; trong trẻo, khoáng đạt; nhẹ nhàng, thanh khiết và tràn đầy sức sống. 

3. Khung cảnh lễ hội trong tiết thanh minh

Thanh minh trong tiết tháng ba

Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh.

Gần xa nô nức yến anh

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân

Dập dìu tài tử giai nhân

Ngựa xe như nước, áo quần như nêm

Ngổn ngang gò đống kéo lên

Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay".

- Các động từ "sắm sửa, dập dìu" gợi tả sự rộn ràng, náo nhiệt của ngày hội.

- Các danh từ "yến anh, chị em, tài tử, giai nhân" gợi không khí ngày hội đông vui có nhiều người đến dự. 

- Các tính từ "gần xa, nô nức" gợi tả tâm trạng của người đi dự hội.

-> Với nghệ thuật so sánh, ẩn dụ, một loạt danh từ, động từ, tính từ gợi tả liên tiếp đã làm nổi bật quang cảnh lễ hội mùa xuân rộn ràng, đông vui, náo nhiệt, giàu giá trị truyền thống.

4. Cảnh chị em Kiều du xuân trở về

- tà tà bóng ngả về tây

- thơ thẩn

- phong cảnh có bề  thanh thanh

- nao nao dòng nước

- dịp cầu nho nhỏ 

-> Với các từ láy gợi tả, NT tả cảnh ngụ tình ND đã khắc hoạ khung cảnh chiều xuân dịu dàng, thanh nhẹ và  tâm trạng bâng khuâng, luyến tiếc của con người cuối ngày du xuân.

III. Tổng kết 

* ý nghĩa văn bản: Thể hiện vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên và ngợi ca nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc.
IV. Luyện tập



4.. Củng cố

- H: Cảm nhận của em về bức tranh xuân trong đoạn trích?  

GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm, cho HS chơi trò chơi ô chữ .
5. HD học, chuẩn bị bài
- Đọc diễn cảm, học thuộc lòng đoạn thơ, phân tích vẻ đẹp của bức tranh mùa xuân.

-HS giỏi:  Đọc câu thơ cổ của TQ trong SGK để thấy được sự tiếp thu và sáng tạo của ND trong việc miêu tả cảnh mùa xuân. Nắm chắc được bút pháp nghệ thuật miêu tả giàu chất tạo hình của ND.

- GV HD HS chuẩn bị bài  Trau dồi vốn từ theo các câu hỏi trong tài liệu.
Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày 02/10/2019
TTCM

   Trần Thị Thu
Ngày soạn: 04/10/2019
Ngày giảng: …………………
Tiết 30
trau dồi vốn từ
I. Mục tiêu 

III. Chuẩn bị

- Giáo viên:  Máy chiếu (Các BT và ngữ liệu SGK)
- Học sinh:  Soạn bài theo HD của GV

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. ổn định tổ chức (1p)
2. Kiểm tra đầu giờ (3p
H: Đọc thuộc lòng 4 câu thơ đầu trong đoạn trích Cảnh ngày xuân? Nêu cảm nhận của em về bức tranh thiên nhiên trong 4 câu thơ?

3. Tiến trình tổ chức các hoạt động 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	A. HĐ khởi động

H: Đã bao giờ em có ý thức trau dồi thêm vốn từ cho bản thân chưa? Nếu có thì em đã trau dồi vốn từ bằng cách nào?
GV: Từ vựng của một ngôn ngữ không phải chia đều cho tất cả các thành viên trong cộng đồng nói ngôn ngữ đó mà ai học hỏi được nhiều hơn thì người đó nắm được vốn từ nhiều hơn. Thực tế cho thấy, muốn diễn đạt chính xác, sinh động những suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của mình, người nói phải biết rõ những từ ngữ mà mình dùng và phải có vốn từ phong phú. Trau dồi vốn từ là việc rất quan trọng để phát triển kĩ năng diễn đạt. Vậy làm thế nào để trau dồi vốn từ cho bản thân? 

B. HĐ Hình thành kiến thức 
HS: Đọc thầm BT 

HS HĐCN- 3p, câu hỏi  3a /TL( 59)

HS Báo cáo,  Chia sẻ

GV KL
GV: Giải thích thêm
+ Hiện tượng một chữ dùng diễn tả nhiều ý (Hiện tượng từ nhiều nghĩa)

+ Một ý có nhiều chữ để diễn tả (Hiện tượng từ  đồng nghĩa)

HS H§N- 8p, c©u hái  3b,c /TL( 60)

HS Báo cáo Chia sẻ

GV KL
GV: Nhấn mạnh, khắc sâu KT.

HS HĐCN- 5p, câu hỏi  3d /TL( 60)

HS Báo cáo,  Chia sẻ

GV KL
GV: Nhấn mạnh
- Nguyễn Du học từ “áy” ở vùng quê Thái Bình – quê vợ để viết nên “cỏ áy bóng tà” trong Truyện Kiều.

- Nguyễn Du đã nghe và sáng tạo trên cơ sở công việc của ngư​ời hái dâu chăn tằm mà viết “bén duyên tơ” trong Truyện Kiều.
H: Vậy qua đoạn văn trên em thấy cần làm thế nào để trau dồi vốn từ cho bản thân ? 

GV: Chốt lại, kết hợp trình chiếu 3 định hướng chính để trau dồi vốn từ cho bản thân. (Slide 2)

- Hiểu đầy đủ và chính xác nghĩa của từ trong những văn cảnh cụ thể.

- Biết cách dùng từ cho đúng nghĩa và phù hợp với văn cảnh.

- Tích lũy thêm những yếu tố cấu tạo từ ch​ưa biết, làm phong phú vốn từ của bản thân.

GV: Các nhà văn lớn của thế giới và của VN như U.Sêch-xpia, A. Pu-skin, Ng Du, .. là những tấm gương sáng về trau dồi vốn từ.
HS HĐCN- 7p, câu hỏi  2a /TL( 62)

HS Báo cáo,  Chia sẻ

GV KL, HS hoàn thiện BT vào tài liệu
GV gt nghĩa hiện nay dùng: đơn vị tiền tệ của một nước(  đồng Yên, đồng đôla, ..)
    HĐN- 7’; Tổ chức thi Ai nhanh hơn

Mỗi nhóm cử 3 bạn lên chơi, GV làm trọng tài

Chia sẻ, KL, chấm điểm

Xanh- 1: sắc xanh của cỏ non tràn đầy nhựa sống, của sự sinh sôi nảy nở(-> niềm vui, hứng khởi… của Kiều khi đi chơi thanh minh)
Xanh xanh- 2: một màu xanh nhợt nhạt, không rõ nét, xa xôi( -> gợi  buồn, có lẽ cái màu “xanh xanh" ấy là cái màu của tâm trạng được nhìn từ đôi mắt đẫm ướt khổ đau của Kiều.) 

=>Tài năng sd từ ngữ của ND với từng hoàn cảnh có những biểu cảm khác nhau..

	I. Rèn luyện để nắm vững nghĩa của từ và cách dùng từ

1. Bài tập  (59) 

a.
- Tiếng Việt là một ngôn ngữ có khả năng rất lớn để đáp ứng nhu cầu diễn đạt của người Việt. Muốn phát huy tốt khả năng của tiếng Việt mỗi cá nhân phải không ngừng trau dồi ngôn ngữ của mình.

a) Dùng thừa từ đẹp, vì thắng cảnh đã có nghĩa là cảnh đẹp. 

b) Dùng sai từ dự đoán vì dự đoán có nghĩa là đoán trước tình hình, sự việc nào đó có thể xảy ra.

 -> Thay bằng: phỏng đoán, ước tính
c) Dùng sai từ đẩy mạnh vì đẩy mạn có nghĩa là thúc đẩy cho nhanh.

 -> Thay bằng: mở rộng.
=> Những câu trên mắc phải lỗi dùng từ. Do người viết không biết chính xác nghĩa và cách dùng từ mà mình sử dụng.
2. Kết luận
-  Chúng ta phải không ngừng trau dồi vốn từ:

+ Hiểu đầy đủ và chính xác nghĩa của từ trong những văn cảnh cụ thể.

+ Biết cách dùng từ cho đúng nghĩa và phù hợp với văn cảnh.

II. Rèn luyện để làm tăng vốn từ

1. Bài tập (TL/60)
      + Học lời ăn tiếng nói của nhân dân.

      + Học và sáng tạo thêm để cấu tạo từ mới
2. Kết luận
   Để trau dồi vốn từ cần rèn luyện để biết thêm những từ chưa biết, làm tăng vốn từ của mình.
III. Luyện tập

Bài tập 2a( TL/62)
1. đồng âm, đồng bào, đồng bộ, ®ồng chí, đồng dạng, đồng khởi, đồng niên, đồng sự, 

2.  đồng dao, đồng thoại, đồng ấu( trẻ em 6,7 tuổi)

3. đồng tiền(->nghĩa cũ: tiền thời trước thường làm bằng đồng, mỏng hình tròn, mặt có biểu tượng triều đại đã đúc ra....)
Bài tập 2b(TL/ 63)
- Xấu xa: chỉ đạo đức kém, tồi tệ đáng khinh bỉ
- XÊu xÝ: hình thức khó coi, không muốn nhìn

- Tay trắng: Không có vốn liến của cải gì

- Trắng tay: mất hết tất cả tiền bạc, của cải, không còn gì.
- Kiểm điểm: xem xét, đánh giá lại việc đã làm để có được nhận định chung

- Kiểm kê: đếm hoặc xem lại từng cái, từng món để xác định số lượng và chất lượng của chúng

- Nhuận bút: Tiền trả cho người viết một tác phẩm, văn bản...

- Thù lao: tiền trả công để bù đắp vào lao động đã bỏ ra
Bài tập 2c(TL/ 63)



4. Củng cố (2p)

H: Có mấy cách trau dồi vốn từ ?

GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm. 
5. Hướng dẫn học và chuẩn bị bài (1p)

+ Học bài,  thuộc ghi nhớ, hoàn thiện các bài tập 

+ HSKG : Mở rộng vốn từ: hiểu và biết cách s/d một số từ HV thông dụng.

Chuẩn bị 3 đề trong tài liệu giờ sau viết văn : Chú ý về thể văn tự sự ; bố cục, cách kể chuyện, sắp xếp sự việc...

Rút kinh nghiệm :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................//.............................................
Ngày soạn: ……………
Ngày giảng: .................
Tiết 33,34: Văn bản: kiều ở lầu ngưng bích

                 (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du )

I. Mục tiêu: 
* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

- Chỉ ra đc những hình ảnh, từ ngữ thể hiện tâm trạng của Thúy Kiều trong đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích"

- Nêu được nghệ thuật khắc họa nội tâm nhân vật qua ngôn ngữ độc thoại và nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.

- Biết được tác dụng của ngôn ngữ độc thoại, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.

*HS khá, giỏi:

- Phân tích được những hình ảnh, từ ngữ thể hiện tâm trạng của Thúy Kiều trong đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích".
- Hiểu được nghệ thuật khắc họa nội tâm nhân vật qua ngôn ngữ độc thoại và nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.

- Đánh giá, nhận xét về các biện pháp NT được thể hiện trong đoạn trích.
- Cảm nhận được sự cảm thông sâu sắc của Nguyễn Du đối với nhân vật trong truyện.
II. Chuẩn bị
- GV: nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch lên lớp, phiếu học tập.  
- HS: Soạn bài theo câu hỏi SGK
III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức (1p)
2. Kiểm tra đầu giờ (3p)

H: Đọc thuộc lßngđoạn trích Cảnh ngày xuân? Nêu cảm nhận của em về bức tranh thiên nhiên lễ hội mùa xuân trong đoạn trích?

3. Tiến trình tổ chức các hoạt động 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Tiết 33
A. HĐ Khởi động 

       Kể các đoạn trích Kiều có sử dụng bút pháp miêu tả mà em biết?Qua đó em thấy được tài năng gì của Nguyễn Du  trong Truyện Kiều?
GV dẫn dắt: Trong Truyện Kiều ngoài những đoạn thơ được coi là mẫu mực trong việc tả cảnh thiên nhiên như Cảnh ngày xuân, tả chân dung con người như Chị em Thuý Kiều thì Kiều ở lầu Ngưng Bích được coi là đoạn thơ mẫu mực về nghệ thuật tả cảnh ngụ tình. Vậy cảnh vật ở lầu NB qua cái nhìn củaTK ntn? Qua đó bộc lộ tâm trạng của nàng ra sao? 

B. HĐ hình thành kiến thức

GV: Nêu yêu cầu đọc và đọc mẫu (Giọng chậm, buồn, nhấn giọng các từ bẽ bàng, buồn trông)
HS:  Đọc (  nhận xét.

GV: Nhận xét, sửa lỗi cho HS

H: Nêu đại ý của đoạn trích ? 

- Đại ý: Đoạn trích miêu tả tâm trạng của Thuý Kiều trong cảnh bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích.
H: Dựa vào chú thích trong SGK, hãy cho biết vị trí đoạn trích trong tác phẩm?

- Nằm ở phần 2, gồm 22 câu thơ

HS nghiên cứu chú thích / TL

H: XĐ phương thức biểu đạt của văn bản? 

- Miêu tả và biểu cảm ( chính)

HS HĐCN- 3p, câu hỏi a/TL( 62)

HS Chia sẻ, GV KL 
- Cảnh-> Nhớ người thân-> nghĩ đến thân phận mình: đau đớn, buồn lo...
H: Đây là đoạn thơ tả cảnh, tả tình, hay vừa tả cảnh vừa tả tình? Tình hay cảnh là mục đích miêu tả? 

- Đoạn thơ vừa tả cảnh vừa tả tình -> Cảnh không đơn thuần là bức tranh thiên nhiên mà còn là bức tranh tâm trạng. Cảnh ở đây là phương tiện miêu tả còn tâm trạng là mục đích miêu tả.

-> NT tả cảnh ngụ tình (mượn cảnh vật để gửi gắm (ngụ) tâm trạng).

H: Ở câu thơ đầu cảnh ngộ của Kiều được t/g’ giới thiệu qua từ ngữ nào? 

H: Em hiểu thế nào là “khóa xuân”? NT gì đã được s/d? Qua đó em hiểu gì về cảnh ngộ của Kiều? 

- Khóa xuân: khóa kín tuổi xuân, ý nói cấm cung. ở đây nói việc Kiều bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích. 
GV: Tú Bà nói là đợi kén chồng cho Kiều nhưng thực chất là giam lỏng đợi thực hiện âm mưu mới. 

HS HĐCĐ- 7p, câu hỏi 2/TL( 62)( Không gian, cảnh vật?)
HS Chia sẻ, GV KL 
- Kiều ở trên lầu cao nhìn thấy dãy núi xa và mảnh trăng như cùng một vòm trời, như cùng trong một bức tranh. Phía xa là cồn cát vàng nhấp nhô, bụi bay bốc lên mù mịt

-> Không gian mở ra theo chiều rộng, chiều xa, chiều cao qua cái nhìn của TK. 

H: Cảm nhận của em về cảnh thiên nhiên ở đây ra sao? 
GV: - Cảnh ở đây rất đẹp (là một bức tranh có đường nét, màu sắc) nhưng buồn, hoang vắng, lạnh lẽo. Bởi nó được cảm nhận qua cái nhìn của TK. (Liên hệ: Cảnh nào ... Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.) 

Thiên nhiên vắng lặng, không một bóng người, chỉ có nói non, trăng, nước, cồn cát, bụi đường. “Bốn bề bát ngát xa trông” - câu thơ sáu chữ, chữ nào cũng gợi lên sự rợn ngợp của không gian. Cảnh “ non xa”, “trăng gần” như gợi lên hình ảnh lầu Ngưng Bích chơi vơi giữa mênh mang trời nước. Từ lầu Ngưng Bích nhìn ra chỉ thấy những dãy núi mờ xa, những cồn cát bụi bay mù mịt. Hình ảnh “non xa”, “trăng gần”, “cát vàng”, “bụi hồng” có thể là cảnh thực, mà cũng có thể là hình ảnh mang tính ước lệ để gợi sự mênh mông, rợn ngợp của không gian. 

GV: Cuộc sống của Kiều bị giam hãm trong vòng luÈn quẩn của thời gian và không gian. Sớm và khuya, ngày và đêm Kiều chỉ "thui thñi quê người một thân". Nàng chỉ biết làm bạn với “mây”, “đèn”, “trăng”. 

-> Nàng rơi vào h/c cô đơn tuyệt đối. 

H: Lấy thiên nhiên diễn tả tâm trạng con người, t/g’ đã s/d biện pháp NT gì? Qua đó em có cảm nhận gì về h/c’, tâm trạng TK ? 

GV: Trước cảnh vật đẹp nhưng lạnh lẽo của lầu NB, Kiều chỉ như cát bụi nhỏ nhoi. Cảnh vật như đồng cảm với nỗi buồn, sự cô độc của nàng “Nửa tình .... lòng”. Tác giả tả cảnh mà đã lột tả được nội tâm phức tạp, rối bời của TK, đó là nét đặc sắc trong bút pháp tả cảnh ngụ tình của ND. 
HS: Đäc 8 câu thơ tiếp 
HS HĐN- 10p, câu hỏi 3/TL( 62)

HS Báo cáo,  Chia sẻ

GV KL 

GV: Kiều nhớ tới chén rượu thề nguyền, nhớ lời nguyện ước dưới ánh trăng. Đó là những kỉ niệm đẹp của mối tình đầu trong trắng "Vầng trăng vằng vặc giữa trời, Đinh ninh hai miệng một lời song song". Nàng hình dung cảnh chàng Kim trở về không gặp nàng, đêm ngày đau ®¸u chê tin mà uổng công vô ích. Vầng trăng, chén rượu thề nguyền như vẫn còn đây mà nay mỗi người mỗi ngả. Từ nỗi nhớ KT, nàng đã nghĩ về thân phận mình  

-> Nàng nghĩ đến tình cảnh bơ vơ, trơ trọi nơi chân trời góc bể của mình và thương cho tấm lòng thuỷ chung son sắt của nàng không biết đến bao giờ mới phai mờ.

- Nàng xót thương khi hình dung cha mẹ sáng, chiều tựa cửa ngóng tin con, trông mong sự đỡ đần. 

- Nàng xót xa vì không được chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già sức yếu, và lo lắng không biết hiện giờ ai trông nom, phụng dưỡng cha mẹ.
 - TK tưởng tượng cảnh nơi quê nhà tất cả đã thay đổi mà sự đổi thay lớn nhất là gốc tử đã vừa người ôm, nghĩa là cha mẹ ngày một thêm già yếu. Cụm từ cách mấy nắng mưa vừa nói được thời gian xa cách bao mùa mưa nắng, vừa nói lên được sức mạnh tàn phá của tự nhiên, của nắng mưa đối với cảnh vật và con người.  
GV: Sử dụng ngôn ngữ độc thoại nội tâm, Nguyễn Du đã diễn tả được tấm lòng xót thương da diết, day dứt khôn nguôi của người con gái hiếu thảo luôn cảm thấy chưa làm tròn bổn phận với cha mẹ. Lần nào nhớ về cha mẹ, Kiều cũng "nhớ ơn 9 chữ cao sâu" và luôn ân hận mình đã phụ công lao sinh thành, phụ công nuôi dạy của cha mẹ.

H: Ngay trong cảnh ngộ đáng thương nhất của bản thân, nàng vẫn quên đi mà nhớ thương cho người thân, thể hiện phẩm chất nào của Kiều ?

GV. Tinh tế của ND trong đoạn thơ này, ND đã để cho Thúy Kiều nhớ người yêu trước, nhớ cha mẹ sau. Như thế có hợp lí không? Vì sao? 
- Kiều nhớ KT trước, cha mẹ sau là hoàn toàn phù hợp với logic tâm trạng. Trong cảnh ngộ hiện tại của Kiều nỗi đau đớn nhất là “Tấm son gột rửa bao giờ cho phai”. Cho nên khi viết về tâm trạng nhớ thương của Kiều, ông đã đặt tình trước hiếu, đảo ngược trật tự của đạo lí phong kiến. Dù sao đối với cha mẹ, Kiều đã bán mình chuộc cha, ơn sinh thành đã có phần đền đáp, còn với người yêu, Kiều vẫn coi mình là kẻ lỗi hẹn, bạc tình “Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây”. Trong tâm cảnh như thế, khi một mình một bóng, Nguyễn Du đã để nàng trước hết nghĩ đến chàng Kim. Điều đó một lần nữa thể hiện ngòi bút tinh tế, sắc sảo của ND. 

HD học bài:

- Viết đoạn văn tả cảnh trước Lầu Ngưng Bích.
Tiết 34
1. KT bài

Đọc thuộc lòng đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích? Cảm nhận của em về 6 câu thơ đầu.
HS: Đäc 8 câu thơ cuối 
GV: Tám dòng thơ cuối diễn tả nỗi buồn của lòng người trước mênh mang trời biển. 
HS HĐCN- 3p, câu hỏi 5 /TL( 62)

HS Chia sẻ

GV KL 

H: Em có nhận xét gì về trình tự miêu tả của tác giả? 

GV: Cảnh lầu NB được nhìn qua tâm trạng của Kiều: từng chi tiết, hình ảnh, khung cảnh thiên nhiên đều mang đậm trạng thái tình cảm của Thuý Kiều. Mỗi cảnh là mỗi tình, song tất cả đều buồn thương, đúng là: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
H: Theo em, cảnh là thực hay là hư? 

- Có thể là cảnh thật, có thể là hình ảnh gợi ra để diễn tả nỗi buồn lo của TK. Tiếng sóng có thể là sóng thật có thể là tiếng sóng ở trong lòng Kiều. 

HS H§C§- 4p, c©u hái g /TL( 62)

HS Báo cáo,  Chia sẻ

GV KL / bảng chiếu
- Tám câu thơ cuối chia thành 4 cặp, mỗi cặp đều bắt đầu bằng cụm từ“Buồn trông” -> NT điệp ngữ, điệp cấu trúc. Đặc biệt sử dụng nhiều từ láy và h/a’ ẩn dụ, câu hỏi tu từ.

H: Qua cảnh vật em cảm nhận được hoàn cảnh và tâm trạng TK ntn? 
GV: Điệp ngữ “buồn trông” mở đầu câu thơ 6 chữ, tạo âm hưởng trầm buồn, phản ánh nỗi buồn mênh mang, không giới hạn của TK. “Buồn trông” không chỉ là điệp khúc của đoạn thơ mà còn là điệp khúc của tâm trạng. ND đã khắc hoạ sinh động những cung bậc khác nhau của tâm trạng buồn lo đang diễn ra trong lòng Kiều. Cứ hai câu thơ là 1 nét tâm cảnh hiện ra. Cảnh và tình đan xen làm nên bức tranh đẹp mà buồn. Ngọn gió cuốn mặt duềnh và tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi là cảnh tượng hãi hùng, như báo trước dông bão của số phận nổi lên, xô đẩy, vùi dập c/đ Kiều. Và quả thực sau đó Kiều đã mắc lừa Sở Khanh để rồi lâm vào cảnh "thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần”
H: Nét đặc sắc trong NT miêu tả nội tâm nhân vật của tác giả ? (Diễn biến tâm trạng được thể hiện qua ngôn ngữ độc thoại và tả cảnh ngụ tình đặc sắc)

H: Từ đó em hiểu gì về nỗi lòng của Kiều trong đoạn trích?

H: Em hiểu thêm điều đáng quí nào trong chủ nghĩa nhân đạo của Nguyễn Du?

- Hiểu lòng người.

- Đồng cảm với nỗi buồn khổ và khát vọng hạnh phúc của con người.
H. Viết đoạn văn  (5 -10) câu trình bày cảm nhận của em về tâm trạng nhân vật Thúy Kiều ở Lầu Ngưng Bích qua 8 câu thơ cuối.
	I.Đọc và tìm hiểu chung
- Vị trí đoạn trích: nằm ở phần 2 gồm 22 câu thơ
- phương thức biểu đạt của văn bản? 

- Miêu tả và biểu cảm.
II/ Tìm hiểu văn bản
1. Bố cục (3 phần)

- P1: 6 câu đầu (Khung cảnh thiên nhiên trước lầu Ngưng Bích và h/c cô đơn, tội nghiệp của Kiều)

- P2: 8 câu tiếp (Nỗi thương nhớ Kim Trọng và  thương nhớ cha mẹ của Thuý Kiều)

- P3: 8 câu còn lại (Tâm trạng đau đớn, buồn lo của Thuý Kiều thể hiện qua cách nhìn cảnh vật)

2. Cảnh thiên nhiên trước lầu Ngưng Bích và tâm trạng của Kiều

"Trước lầu Ngưng Bích khoá xuân
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung

Bốn bề bát ngát xa trông

Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia.

Bẽ bàng mây sớm đèn khuya
Nửa tình nửa cảnh như chia  tấm lòng”

*Hoàn cảnh của Kiều: 

-> T/g’ s/d h/ả ẩn dụ khóa xuân cho thấy Kiều ở lầu Ngưng Bích nhưng thực chất là bị giam lỏng. 
*Thiên nhiên trước lầu NB trong cảm nhận của Kiều
- Không gian, cảnh vật : bốn bề bát ngát, non xa, trăng gần, cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia

-> Tác giả s/d các tính từ, từ láy, NT đối lập cho thấy cảnh đẹp nhưng buồn, mênh mông, hoang vắng, lạnh lẽo thiếu vắng sự sống của con người.
- Thời gian: trăng, mây sớm, đèn khuya

-> NT đối lập gợi vòng tuần hoàn, khép kín của t/gian. Thời gian cũng như không gian giam hãm con người.

- Tâm trạng : bẽ bàng, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng

-> bẽ bàng, chua xót, tủi hổ.

=> Với NT tả cảnh ngụ tình t/g’ đã  làm nổi bật tâm trạng cô đơn, buồn tủi, tội nghiệp của Thuý Kiều. Giữa cảnh thiên nhiên mênh mông, hoang vắng, xa lạ, con người trở nên cô độc, nhỏ bé, bơ vơ.

3. Nỗi nhớ của Kiều

*Nỗi nhớ Kim Trọng:

Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,

Tin sương luống những rày trông mai chờ.

    Bên trời góc bể bơ vơ, 

Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.

-> T/g s/d ngôn ngữ độc thoại nội tâm, lời ít ý nhiều, diễn tả tâm trạng đau đớn, xót xa, tủi phận xen chút ân hận như một kẻ phụ tình của TK, nàng không nguôi tấm lòng son sắt dành cho Kim Trọng.  
=> Kiều là người tình thuỷ chung, sâu sắc trong tình yêu, tha thiết với h/phúc lứa đôi.
* Nỗi nhớ cha mẹ:

" Xót người tựa cửa hôm mai 

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?
Sân lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm."

-> T/g s/d ngôn ngữ độc thoại nội tâm, điển tích, điển cố, thành ngữ diễn tả tâm trạng nhớ thương, lo lắng, xót xa, day dứt của TK khi nhớ tới cha mẹ.

=> Kiều là người con hiếu thảo.

=> Qua nỗi nhớ thương của Kiều cho thấy nàng không những là người tình thuỷ chung, người con hiếu thảo mà còn là người phụ nữ giàu đức hi sinh, có tấm lòng vị tha, đáng trọng.

4. Tâm trạng và cảnh ngộ của Thúy Kiều 

- Cánh buồm thấp thoáng nơi cửa bể chiều hôm gợi sự bơ vơ, đau khổ của kiếp người và nỗi nhớ gia đình, quê hương da diết.

- Cánh hoa trôi giữa mênh mang trời nước gợi số phận buồn đau, chìm nổi, lênh đênh, vô định 
- Nội cỏ rầu rầu, chân mây, mặt đất một mầu xanh xanh gợi nỗi bi thương vô vọng, kéo dài không biết đến bao giờ. 
- Gió cuốn mặt duyềnh, ầm ầm tiếng sóng kêu.. gợi cảm giác hãi hùng, lo lắng, hoảng sợ trước những tai hoạ như lúc nào cũng như rình rập ập xuống đầu nàng.
-> Cảnh được miêu tả từ xa đến gần, màu sắc từ nhạt đến đậm, âm thanh từ tĩnh đến động, nỗi buồn từ man mác, mông lung đến lo âu, kinh sợ.

=> Với NT tả cảnh ngô tình, ẩn dụ, điệp ngữ, điệp cấu trúc, từ láy, câu hỏi tu từ, ngôn ngữ độc thoại nội tâm đã thể hiện tâm trạng buồn thương, lo sợ và cảnh ngộ cô đơn, nổi trôi vụ định, tội nghiệp của TK.

III. Tổng kết 

1. Nghệ thuật: Ngôn ngữ độc thoại và tả cảnh ngụ tình đặc sắc...
2. ND: Tâm trạng cô đơn, buồn tủi và tấm lòng thuỷ chung, hiếu thảo của T.Kiều.



4. Củng cố và HD học, chuẩn bị bài 

GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm. 
+ Học thuộc lòng đoạn trích và phần đã phân tích.

+ Phân tích, cảm thụ những hình ảnh thơ hay, đặc sắc trong VB.

+ HSKG: Sưu tầm những câu thơ, đoạn thơ khác trong TK có s/d NT miêu tả nội tâm n/v thông qua ngôn ngữ độc thoại hoặc tả cảnh ngụ tình.
- Chuẩn bị bài Trau dồi vốn từ( đọc trả lời các câu hỏi / TL)
Rút kinh nghiệm :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                              ................................//.....................................
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        Lê Thị Huyền

Ngày soạn 4/10/2019
Ngày giảng: …………………
                                       TiÕt 33: VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2
I. Mục tiêu
- Biết viết bài văn tự sự có kết hợp yếu tố miêu tả.
- Có kĩ năng làm bài văn tự sự

- Yêu mến biết ơn trân trọng những kỷ niệm đẹp về quê hương.



II. Chuẩn bị


1. Giáo viên: Ra đề, làm đáp án, biểu điểm. Hướng dẫn HS ôn tập về văn tự sự.



2. Học sinh: Ôn tập các kiến thức về văn tự sự và miêu tả trong văn bản tự sự.
III.. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức


2. Viết bài


A-Đề bài:


Tưởng tượng hai mươi năm sau, em về thăm quê trong dịp Thanh minh. Hãy kể lại với bạn về lần thăm quê đó.


B-Yêu cầu:


1-Về nội dung:

Viết một văn bản tự sự có kết hợp các yếu tố miêu tả. Lựa chọn sự việc và nhân vật, các yếu tố miêu tả cho phù hợp  và nêu được các ý cơ bản:

 
- Lí do trở lại thăm quê; Thời gian; không gian, sự việc, cảm xúc
 
- Trên đường đi( cảnh vật, tâm trạng...)


- Quang cảnh, con người ở quê lúc tới thăm( Quê, không khí lễ hội thanh minh có gì thay đổi, không thay đổi,  gặp gỡ trò chuyện với ai.... cảm xúc...)

- Khi ra về…

2-Về hình thức:

- Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. Dùng từ chính xác, hạn chế lỗi chính tả, ngữ pháp.

- Tình cảm chân thành, trong sáng.

- Dung lượng bài viết : Gọn, rõ, không dài dòng tản mạn, khoa trương.

- Có thể viết dưới hình thức bức thư…

III-Biểu điểm:

- Điểm 9-10: 

Đảm bảo các yêu cầu về nội dung,hình thức. Còn mắc phải một vài sơ suất nhỏ, hoặc một ý nhỏ chưa sâu.

- Điểm 7-8: 

Cơ bản đạt các yêu cầu về nội dung và hình thức.Còn thiếu ý nhỏ,hoặc một vài ý chưa sâu. Đã chú ý kết hợp với miêu tả phù hợp. Còn mắc lỗi dùng từ,chính tả.

- Điểm 5-6: 

Đảm bảo bố cục, nêu được các ý cơ bản nhưng chưa sâu. Còn mắc lỗi diễn đạt, dùng từ,chính tả.

- Điểm 3-4: 

Bố cục chưa hợp lí, nội dung sơ sài. Chưa chú ý sử dụng kết hợp yếu tố miêu tả trong bài văn tự sự. Diễn đạt yếu, mắc nhiều lỗi về ngữ pháp, dùng từ, chính tả.

- Điểm 1-2: 

Bài làm chưa rõ bố cục, nội dung quá sơ sài, hoặc lạc đề, không đúng thể loại.

3-Nhận xét-thu bài:

4-Hướng dẫn học bài:

- Xem lại kiến thức về văn tự sự kết hợp miêu tả

- Chuẩn bị bài 8: + Đọc ngữ liệu trong TL và trả lời các câu hỏi trong VB Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
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